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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa
Năm báo cáo 2009
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

	Năm tháng
	Các sự kiện tiêu biểu

	Tháng 2/1989
	Tiền thân là nhà máy Bia Thanh hóa, là DNNN thành lập năm 1989 của Chủ tịch UBND tỉnh thanh Hóa.

	Tháng 3/1996
	Chuyển thành Công ty Bia Thanh Hóa

	Tháng 2/2001
	Trở thành thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Rượu  - Bia – Nước giải khát Việt Nam

	Tháng 5/2003
	Là thành viên thuộc Tổng công ty Rượu  - Bia – Nước giải khát hà Nội (Habeco)

	01/04/2004
	Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

	Năm 2006
	Thành lập Công ty con: Công ty Cô phần thương mại Bia Hà Nội  -Thanh Hoa

	01/07/2006
	Tăng vốn điều lệ từ 57,52 tỷ lên 63,12 tỷ đồng.

	05/2007
	Tăng vốn điều lệ từ 63,12 tỷ lên 114,24tỷ đồng.

	
	

	
	

	19/11/2008
	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa chính thức niêm yết và giao dịch trên HASTC với mã chứng khoán THB


2. Quá trình phát triển

 Ngành nghề kinh doanh

- Công nghiệp nước uống có cồn và không có cồn; bia các loại, nước ngọt có ga, rượu vang Bordeaux đóng chai. Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát.

- Sản xuất kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát các loại có ga, không có ga, nước khoáng.

+ Tình hình hoạt động

	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	§.v.T
	 KH  2009
	Th 2009

	I
	Sản lượng tiêu thụ
	Tr.lÝt
	85
	91

	1
	Bia thanh hoá 
	Tr.lÝt
	38
	44,7

	
	- Bia  hơi, box pet
	Tr.lÝt
	31,5
	34,7

	
	- Bia chai, lon 
	Tr.lÝt
	6,5
	9,5

	
	 - Bia xuất khẩu
	Tr.lÝt
	
	0,5

	2
	Bia gia công
	Tr.lÝt
	47
	46,3

	
	- Bia chai,lon hà nội
	Tr.lÝt
	47
	46,3

	II
	Doanh  thu bán hàng
	Tû.§
	590,8
	654,8

	III
	Nộp ngân sách
	Tû.§
	230
	296

	IV
	Lợi nhuận trước thuế
	Tû.§
	20
	25,2947

	V
	Thu nhập bình quân người lao động( đ/Th) 
	Tr.§
	3,8
	4


3. Định hướng phát triển

   - N¨m 2010 đưa xưởng sản xuất bánh mỳ vào sản xuất, hoàn thành  nhà kho khu công nghiệp tây bắc ga  để tiến hành cho thuê kho 

        4. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty; chiến lược phát triển trung và dài hạn

   - Tập chung mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài nhằm phát huy hết công suất của máy móc thiết bị, nâng cao sản lượng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí để tạo ra nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

     - Với chiến lược: Năng cao chất lượng sản phÈm,thay đổi mẫu mã, thay đổi tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ , phấn đấu đến 2010 có thể sản xu©t và tiêu thụ từ  92 đến 95 triệu lít bia các loại. Trong đó bia chai, bia lon chiếm từ 70 – 80% sản lượng, Mở rộng thị trường xuất khẩu bia lon phấn đấu đến 2010 xuất khẩu từ 1 – 1,2 triệu lít.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 
            - sản lượng tiêu thu : 91 triệu lít

 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 655 tỷ đồng
              - Nộp ngân sach: 296tỷ

 - Lợi nhuận sau thuế : 19.352.821.628đ
             -  Cổ tức : 12%/ Năm

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 

           -  Trong năm 2009 Công ty  đầu tư chiều sâu và đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản suất với tổng số vốn đầu tư tại công ty là : 15.273.820.769 ®. 

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

        * Các mục tiêu chủ yếu năm 2010.

         - Tổng sản lượng  bia các loại : 91 triệu lít

         - Doanh thu tiêu thụ :  598 tỷ đồng
         - Lợi nhuận trước thuế : 30,5tỷ đồng

         - Cổ tức 12%/ năm

       * Công tác thị trường: Với nhận thức thị trường là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, nhất là tình hình thiểu phát như hiện nay. Do đó Công ty đã chỉ đạo , giám sát  và kiểm soát thị trường với những tiêu chi, mục tiêu sau.

        - Giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ bia Thanh hóa, Tiếp tục mở rộng thị trương tiêu thụ  sang các tỉnh lân cận.
        - Xây dựng và phát triển tốt hệ thống đại lý, tiêu thụ sản phẩm tới tận  chân hàng cấp II.

        - Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại trong tỉnh, trong nước và tìm kiểm mở rộng thị trường xuất khẩu

        - Duy trì và nâng cao cả về số lượng và chất lượng bia xuất khẩu với Cam -Pu – Chia
        - Nghiên cứu sản phẩm mới đưa ra thị trường,đa dạng hóa sản phẩm và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

       * Công tác đầu tư xây dựng: Đến hết năm 2009 công tác đầu tư mở rộng sản xuất của công ty đã cơ bản hoàn thành, năm 2010 và các năm tiếp theo chưa cần đầu tư mở rộng sản xuất.Trong năm 2010 và những năm tiếp theo Công ty tập chung đầu tư chiều sâu nhằm ổn định ,năng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo cho phất triển sản xuất bền vững.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

 Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa ( sau đây gọi tắt là Công ty ) trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính  của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.
Khái quát:

Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước – Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa – là thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội ( nay là Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội) theo quyết định số 246/2003/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ Công thương).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000141 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24 tháng 3 năm 2004. Đăng ký thay đổi làn 5 ngày 06 tháng 11 năm 2007.

Hoạt động chính của Công ty là:

- Công nghiệp nước uống có cồn và không có cồn; bia các loại, nước ngọt có ga, rượu vang Bordeaux đóng chai. Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát .

- Sản xuất kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát các loại có ga, không có ga, nước khoáng ,đá cây.
Trụ sở chính của Công ty tại số 152 Quang Trung – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa

Các sự kiện sau ng ày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính  
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Bao cáo Tài chính  đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên báo cáo tài chính .
Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2009 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Lương Dũng
	Chủ tịch 

	Ông Nguyễn Hồng Linh
	Thành viên 

	Ông Nguyễn Viết Hòa
	Thành viên 

	Ông Lê Ngọc Tụng
	Thành viên 

	Ông Nguyễn Quang Huynh
	Thành viên 


Các thành viên trong Ban Giám đốc trong năm 2009 và đến ngày lập báo cáo này như sau
	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Lương Dũng
	Giám đốc 

	Ông Lê Nguyên Hùng
	Phó Giám đốc 

	Bà Lê Thị Hồng
	Phó Giám đốc 


Các thành viên của Ban Kiểm soát trong năm 2009 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

	Họ và tên
	Chức vụ

	   Ông Nguyễn Duy Hà
	Trưởng ban 

	   Ông Trần văn Chung
	Thành viên Ban kiểm soát

	   Ông NguyÔn Quèc ChÝnh
	Thành viên Ban kiểm soát


Kiểm toán viên
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt ( AASSN ) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo Tài chính cho Công ty.

Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với báo cáo tài chính 
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính , Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ cá chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban  Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ đẻ phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính  đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 háng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.
1. Báo cáo tình hình tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

1.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
- Trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	Nhà cửa vật kiến trúc
	06- 25 năm

	Máy móc, thiết bị
	05- 12 năm

	Phương tiện vận tải
	05- 12 ăm

	Thiết bị văn phòng
	03- 05năm

	Quyền sử dụng đất
	 5 năm

	Phầm mềm máy tính
	04 năm


- Mức lương bình quân năm 2009: 4 triệu đồng/người/ tháng
- Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế theo luật thuế quy định và cũng được các cục thuế địa phương hoàn thuế kịp thời.

- Trích lập các quỹ theo luật định

 Hằng năm lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế cho Nhà nước theo quy định sẽ được dùng để trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Mức trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức do HĐQT đề xuất và phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

- Tổng dư nợ vay: (3112/2009)

· Dư vay trung và dài hạn : 32,3 tỷ

· Dư vay ngắn hạn Ngân hàng : 53,6  tỷ

Bảng  - Vay và nợ  ngắn hạn của  Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa










Đơn vị:  đồng

	STT

	Ngân hàng
	31/12/2008

	1
	Ngân hàng công thương- Chi nhánh Sầm Sơn 
	44.252.473.092

	2
	Vay cán bộ CNV
	9.435.000.000


Bảng  - Vay và nợ dài hạn của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

ĐVT: đồng

	STT

	Ngân hàng
	31/12/2009

	1
	Ngân hàng ¸ Ch©u Hà Nội 
	614.412.868

	2
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh Hóa
	4.764.367.401

	3
	Ngân hàng ngoại thương Hà Nội
	

	4
	Ngân hàng công thương- Chi nhánh Sầm Sơn 
	26.946.570.357


- Tình hình công nợ hiện nay: 

Bảng  - Các khoản phải thu

                                                                                                                             ĐVT:  đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2009

	Phải thu  ngắn hạn
	

	Phải thu từ khách hàng
	9.518.277.033

	Trả trước cho người bán
	1.905.672.286

	Phải thu khác
	14.603.227.526


Bảng  - Các khoản phải trả

                                                                                                                             ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2009

	Các khoản phải trả
	

	Phải trả người bán
	10.181.785.943

	Người mua trả tiền trước
	1.180.276.138

	Phải trả công nhân viên
	3.276.195.062

	Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
	22.519.620.462

	Các khoản phải trả khác
	36.374.184.911

	Chi phí phải trả
	7.128.726.880

	Dự phòng trợ cấp việc làm
	1.116.878.614


1.2  Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Bảng -  Các chỉ tiêu tài chính của  Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa qua các năm
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
	
	

	  - Hệ số thanh toán tổng quát 
	1,88
	2,08

	 - Hệ số thanh  toán ngắn hạn = TSLĐ/ Nợ ngắn hạn
	0,8
	0,61

	  - Hệ số thanh  toán nhanh = TSLĐ- hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn
	0,46
	0,35

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	   - Hệ số nợ / Tổng nguồn
	0,53
	0,48

	   - Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn
	0.47
	0,52

	Chỉ tiêu vê năng lực hoạt động
	
	

	 -Vòng quay vốn kinh doanh ( DT thuần/ vốn KD BQ)
	1,18
	2,24

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
	
	

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ DT thuần
	4,6
	4,8

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân
	10,3%
	10,76%

	  Tỷ suất sinh lời của tài sản = LN trước thuế và lãi vay / giá trị bình quân của tài sản
	7,9%
	7,8%


- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

 + Chỉ tiêu hệ số thanh toán tổng quát của công ty đến thời điểm 31/12/2009
 Tăng so với năm 2008 là (2,08 -1,88) = 0,2 lần. chứng tỏ tất cả các khoản huy đông bên ngoài  đều có tài sản bảo đảm. Đầu năm Công ty cứ đia vay 1đồng thì có 1,88 đồng tài sản bảo đảm, còn cuối năm cứ đi vay 1 đồng thì có 2,08 đồng tài sản bảo đảm.
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cuói kỳ so với đầu năm có thấp hơn, nhưng vẵn có thể coi là  tốt và an toàn, Vì trong kỳ công ty đã sử dụng tốt khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cụ thể đã chuyển  khoản đầu tư này sang đầu tư dài hạn , mua sắm TSCĐ. Khoản phải thu ngắn hạn của công ty cuối năm giảm so vói đầu năm 54.909.096.090 - 34.814.865.794 = 20.094.230.296đ điều này chưng tỏ trong kỳ công ty rất quan tâm tới các khảo nợ phải thu.
+ Hệ số thanh toán nhanh: Thông thường hệ số này  bằng 1 là lý tưởng nhất. Hệ số này cuối năm so với đầu kỳ thấp  Hệ số này cuối năm chỉ đạt 0,35 lần, hệ số này nới lên khó khăn trong việc thanh toán công nợ của công ty.  

+ Hệ số nợ : Hệ số này cho thấy cứ 1 đồng vốn kinh doanh cuối kỳ của công ty có 0,48 đông vốn được huy động từ bên ngoài. Hệ số nguồn vốn  phản ánh việc  huy động vốn của chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn hịên tại của công ty. Qua hai chỉ tiêu này  ta thấy mức động lập của doanh nghiệp  đối với các chủ nợ. Là ở mức trung bình.
+ Hệ số vòng quay vốn kinh doanh : Hệ số vòng quay  vốn kinh doanh của công trong kỳ là 2,24 vòng, hệ số này tương đối  tốt điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh trong kỳ của công ty 
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: Năm 2008 cứ 1 đồng doanh thu thuần công ty thu được 0,046 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2009 cứ 1 đồng doanh thu thuần  công ty thu được 0,048 đông lợi nhuận sau thuế . Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2009 tăng so với năm 2008  0,48-0,046 = 0,002đ/ 1đồng doanh thu là do các nguyên nhân sau: Năm 2009 Công ty cố gắng tiết kiệm các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh và được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng 
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : Chỉ tiêu này cho thấy cứ 1 đồng vốn bỏ ra công ty thu được 0,01 đồng lợi nhuận sau thuế

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản: tỷ suất sinh lời của tài sản trong kỳ là 7,8% có nghĩa  là cứ đưa bìmh quân 1 đồng  giá trị tài sản vào sử dụng công ty làm ra 0,078 đông lợi nhuận trước thuế và lãi vay
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo = Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31-12-2009/số cổ phiếu đang lưu hành = 182.779.434.416/11.424.570 = 15.998,8đồng/ Cổ phiếu
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Không có thay đổi
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Cổ phiếu phổ thông; 11.424.570 cổ phiếu
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...) : Không
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Cổ phiếu phổ thông: 11.424.570 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : không
- Cổ tức: 12% năm 
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

   -Về kỹ thuật và công nghệ: Trong những năm vừa qua, được sự chỉ đạo và trợ giúp của Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội công ty cổ phần bia Thanh Hóa đã thực hiện nhiều dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị, công nghệ: dự án đầu tư dây chuyền bia chất lượng cao nhập của CHLB Đức năm 2003 – 2004 công suất 20.000 triệu lít/năm; dự án đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị nhà nấu số 1 năm 2004 – 2005; hệ thống máy nghiền công nghệ ướt và máy lọc dịch Lauter Pegasus ỉ 6.500 năm 2006; hệ thống lọc bia hiện đại PVPP năm 2007 và đua dây chuyền chiết bia chai 20.000 chai/giờ vào hoạt động. Tất cả thiết bị đều được nhập của CHLB Đức.
Có thể nói đến thời điểm hiện tại, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao và trang thiết bị hiện đại công ty cổ phần bia Thanh Hóa hoàn toàn sản xuất được tất cả các loại sản phẩm bia chất lượng cao hiện có mặt trên thị trường như bia Hà Nội và Bia Sài Gòn … điều này được minh chứng qua việc hơp tác sản xuất với bia Hà Nội và Bia Sài Gòn từ những năm 2003 cho đến nay.
- Về Quản lý: Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề hoàn toàn chủ động trong công tác quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị hiện đại mà không cần sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài.

- Các biện pháp kiểm soát …..

Công ty đã triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (năm 2002), hệ thống An toàn thực phẩm HACCP (năm 2005), hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 (năm 2007). Hiện nay công ty đang thực hiện tích hợp hệ thống quản lý ISO 22000:2005.

IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán  Nam  Việt số 29 Hoàng Sa, Quận 1,Thanh phố Hồ Chí Minh Đã kiểm toán báo cáo hợp nhất của Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa được L©p ngày 20 tháng 01 năm 2010 gồm: Bảng cân đối kế toán  tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  và bản thuyết minh báo cáo tài chính  cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 05 đến trang 30 kÌm theo.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán là đưa ra các ý kiến về các báo cáo tài chính  trên kết quả kiểm toán
- Ý kiến kiểm toán độc lập

Cơ sở ý kiến:

 Kiểm toáni đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đụng các sai sót trọng yếu. Chúgn tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trogn báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán  hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ướuc tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúgn tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thựuc và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như két quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngà 31 tháng 12 băn 2009, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) không có nhận xét đặc biệt, thư quản lý về báo cáo kiểm toán  báo cáo tài chính năm 2009
VI. Các công ty có liên quan

Các công ty liên doanh 
        -  Công ty có  49% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ
Bảng 1 - Danh sách công liên doanh
	TT
	Tên Công ty
	Địa chỉ
	Vốn điều lệ
	Tỷ lệ nắm giữ của Công ty mẹ

	1 
	Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội- Thanh Hóa
	152 Quang Trung- Thanh Hóa
	7.890.000.000
	2.978.400.000

	2
	Công ty cổ phần nước giải khát Thanh Hoa
	Xã Hoằng Trinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
	968.300.000
	468.300.000


VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức công ty

 - Sơ đồ tổ chức của công ty
· Phòng Tổ chức, hành chính: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực Tổ chức- Hành chính. Xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất; xây dựng và hoàn thiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; xây dựng kế hoạch về tiền lương, qui chế trả lương, trả thưởng.

· Phòng Tài vụ: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính- kế toán. Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính kế toán và nguồn vốn phục vụ SXKD ; Tính toán hiệu quả kinh tế cho các phương án SXKD của Công ty trong từng thời kỳ kế hoạch để Giám đốc quyết định.

· Phòng Kế hoạch, vật tư, kỹ thuật: Xây dựng và tổng hợp qui hoạch chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng cho các hoạt động SXKD.

· Phòng Kỹ thuật công nghệ: Xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện và quản lý các quy trình công nghệ, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật cho mỗi công đoạn sản xuất, mỗi loại sản phẩm. Nghiên cứu các sản phẩm mới, thay thế nguyên vật liệu đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Phân xưởng Nấu: Thực hiện các công đoạn trong sản xuất: Lên men, lọc bia thành phẩm các loại theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng cho toàn bộ quá trình sản xuất của Công ty.

· Phân xưởng Lên men: Thực hiện quy trình công nghệ sản xuất; kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm đầu vào và bán thành phẩm, thành phẩm đầu ra của phân xưởng.
· Phân xưởng Chiết: Thực hiện chiết bia, rượu các loại: Bia Chai, Bia Bock, bia chai Pet và rượu vang theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và số lượng, mẫu mã của Công ty.

· Phân xưởng Cơ điện- nước: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước công ty về lĩnh vực quản lý điện động lực- nước trong Công ty. Cung cấp điện nước, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, gia công, lắp đặt thiết bị mới phục vụ sản xuất của Công ty.

· Phân xưởng Động lực: Đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng hơi, CO2, khí nén đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất.
2. Cơ cấu bộ máy quản lý 
Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Địa chỉ: 152 đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo- Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.852.503/ 852.679
Fax: 
0373.853.270

Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng; Vốn thực góp: 114.245.700.000  đồng 

Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần  Bia Thanh Hóa gồm có : 

· Đại hội đồng Cổ đông : Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu và người được cổ đông ủy quyền đều được tham dự ĐHCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

· Hội đồng Quản trị : Do đại hội cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ ĐHCĐ. Số thành viên của HĐQT là 05 người, mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại ĐHCĐ tiếp theo.

Hiện nay, Công ty có 5 thành viên HĐQT trong đó 4 cổ đông là cổ đông sáng lập. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau:

	Họ và tên
	Chức vụ

	Ông Lương Dũng
	Chủ tịch Hội đồng quản trị

	Ông Nguyễn Hồng Linh
	Thành viên Hội đồng quản trị 

	Ông Nguyễn Viết Hòa
	Thành viên Hội đồng quản trị

	Ông Nguyễn Quang Huynh
	Thành viên Hội đồng quản trị

	Ông Lê Ngọc Tụng
	Thành viên Hội đồng quản trị


· Ban Kiểm soát : Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có 03 thành viên do ĐHCĐ bầu và bãi miễn theo đa số bằng phiếu bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm :

	Họ và tên
	 Chức vụ

	Ông Nguyễn Duy Hà
	Trưởng Ban kiểm soát

	Ông Trần v¨n Chung
	Thành viên Ban kiểm soát

	Ông NguyÔn Quèc ChÝnh
	Thành viên Ban kiểm soát


· Ban Giám đốc: Công ty hiện nay có một Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai Phó giám đốc điều hành. Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo nghị quyết được thông qua hợp thức.

Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

	Họ và tên
	Chức vụ

	         Ông Lương Dũng
	Giám đốc

	Ông Lờ Nguyên Hùng
	Phó Giám đốc Kỹ thuật

	           Bà Lê Thị Hồng
	Phó Giám đốc Công nghệ


3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2009
Bảng 2 - Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 31/12/2009
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị 

( Tr VND)
	Tỷ lệ

	1
	Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội và người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: 
	6.283.510

2.284.914

3.427.371

571.225
	62,835.1


	55%

20%

30%

5%

	
	+ Lương Dũng
	
	
	

	
	+ Nguyễn Hồng Linh
	
	
	


	
	+ Lê Ngọc Tụng
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	


3.1  Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5%  vốn cổ phần
Bảng 3 - Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

	TT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Loại hình
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ

	1
	Tổng công ty CP Bia-Rượu- NGK Hà Nội
	183- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- Hà Nội
	Nhà nước
	6.283.510
	62.835.100.000
	55%

	
	Tổng
	6.283.510
	62.853.100.000
	55%



5. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

  Hội đồng quản trị ,ban giám đốc, ban kiểm soát  

1.1  Thành viên Hội đồng Quản trị

         1.Ông : Lương Dũng- Chủ tịch HĐQT
	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	17/12/1952

	Nơi sinh
	Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

	Địa chỉ thường trú
	 Đường Dương Đình Nghệ- Phú Sơn- Thanh Hóa

	Số ĐT cơ quan
	0373.852.503

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	· Từ 7/1970 đến 7/1976: Học Đại học Hoá Công nghệ thực phẩm tại Liên Xô.

· Từ 8/1976 đến 02/1989: Giám đốc Xí nghiệp Mỳ Mật Sơn- Thanh Hoá

· Từ 03/1984 đến 3/1997: Phó giám đốc Công ty Bia Thanh Hoá

· Từ 4/1997 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

	Chức vụ công tác hiện nay
	Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	70.060CP

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	2.284.914 CP


	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	Vợ Hồ Thị Hà sở hữu : 165.930 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không


2.
Ông: Nguyễn Hồng  Linh - Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	25/10/1960

	Nơi sinh
	Hà Nội

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Bắc Ninh, Hà Bắc

	Địa chỉ thường trú
	Số 8 ngách 596/9 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

	Số ĐT cơ quan
	

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cao học quản trị kinh doanh

	Quá trình công tác
	· Từ 10/1977 đến 10/1990:Kỹ sư nhà máy A42 Cục kỹ thuật không quân.
· Từ 11/1990 đến tháng 5/2000: Phó quản đốc Công ty bia hà Nội.

· Từ tháng 6/2000 đến 3/2006: Quản đốc Công ty bia Hà Nội.

· Từ tháng 04/2004 đến 3/ 2006: Giám đốc xí nghiệp , trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty bia Hà Nội.

· Từ 04/2006 đến nay: phó tổng giám đốc Công ty bia rượu  - nước giải khát Hà Nội, nay là Tổng Công ty Cổ phần bia rượu –nước giải khát hà Nội.

	Chức vụ công tác hiện nay
	Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bia- Rượu-Nước giả khát Hà nội

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	0

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	3.427.371CP


	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan 
	0

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không


3.
Ông: Nguyễn Quang Huynh- Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	19/11/1956

	Nơi sinh
	Xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

	Địa chỉ thường trú
	40/6 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá

	Số ĐT cơ quan
	0373.852.669

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Luật

	Quá trình công tác
	· 10/1974 đến 6/1988: Tham gia lực lượng vũ trang Quân khu 4

· Từ 1988 đến 2/1992: Trạm trưởng- Liên hiệp xí nghiệp chăn nuôi Thanh Hoá

· Từ 3/1992 đến 3/2004: Trưởng phòng Tổ chức Công ty Bia Thanh Hoá

· Từ 4/2004 đến nay: Uỷ viên HĐQT- Trưởng phòng tổ chức Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Chức vụ công tác hiện nay
	Trưởng phòng Tổ chức Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	20.680CP

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0,14%

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không


4.  Ông Lê Ngọc Tụng: Thành viên Hội đồng quản trị

	
 
Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	06/10/1953

	Nơi sinh

	Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Tế Nông- Huyện Nông Cống- Tỉnh Thanh Hoá

	Địa chỉ thường trú
	Số 210 Trần Hưng Đạo- Thành phố Thanh Hoá

	Số ĐT cơ quan
	0373. 853. 950

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	· Từ 1970 đến 1975: Công nhân

· Từ 1975 đến 1984: Kế toán tại Ty thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá

· Từ 1984 đến 1989: Kế toán trưởng xí nghiệp Cơ khí thuỷ lợi Thanh Hoá

· Từ 1990 đến 1996: Kế toán XDCB Công ty Bia Thanh Hoá

· Từ 1997 đến 2001: Trưởng phòng kế toán Công ty Bia Thanh Hoá

· Từ 2001 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Bia Thanh Hoá

	Chức vụ công tác hiện nay
	Kế toán trưởng

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	13.810CP

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	571.225 CP

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0,11%

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không


4.  Ông Nguyễn Viết Hòa: Thành viên Hội đồng quản trị

	
 
Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	04/10/1961

	Nơi sinh

	Quỳnh Vinh  - Quỳnh lưu  - Nghệ An

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Quỳnh Vinh  - Quỳnh lưu  - Nghệ An

	Địa chỉ thường trú
	75 Hoàng văn Thụ, P Ngọc Trạo , TP Thanh Hóa

	Số ĐT cơ quan
	0376277692

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ Sư  cơ khí chế tạo Máy

	Quá trình công tác
	· 11/1982 - 6/1996 là kỹ sư  Công ty Bia Thanh Hóa
· 7/1996-12/2001 là phó phòng kế hoạch Công ty Bia Thanh Hóa
· 1/2002 đến nay là Trưởng phòng Công ty CP Bia Thanh Hóa

	Chức vụ công tác hiện nay
	Trưởng phòng kế hoạch 

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không


	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	10.460 cổ phần

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0,11%

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không



1.2  Thành viên Ban Kiểm soát
1. Ông Nguyễn Duy Hà: Trưởng ban kiểm soát

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	25/01/1966

	Nơi sinh
	Phường Đông Vệ thành phố Thanh Hoá

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Phường Đông Vệ thành phố Thanh Hoá

	Địa chỉ thường trú
	07 Lý Tự Trọng, Phường Ba Đình, Thanh Hoá

	Số ĐT cơ quan
	0373.210.416

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Đại học Tài chính kế toán Hà Nội

	Quá trình công tác
	· Từ 1989 đến 1992: Công tác tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện Thanh Hoá

· Từ 1992 đến nay: Công tác tại Công ty Bia Thanh Hoá

	Chức vụ công tác hiện nay
	Kế toán- Trưởng ban kiểm soát Công ty Bia Thanh Hoá

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	9.160CP

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không


2. Ông: Trần V¨n Chung - Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	17- 10-1953

	Nơi sinh
	Hà Nội

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Vĩnh Phúc

	Địa chỉ thường trú
	161 Trương định Hà Nội

	Số ĐT cơ quan
	0437 223 785

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	     + Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Công thương đến tháng 5/2008
· Từ T6/2008 đến nay công tác tại Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội

	Chức vụ công tác hiện nay
	Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	10.060 cổ phần

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty
	Không



3.   Ông : Nguyễn Quốc Chính: Thành viên Ban kiểm soát


	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	10/11/1962

	Nơi sinh
	 Thành phố Thanh Hóa

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú
	07/743 Bà Triệu, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa 

	Số ĐT cơ quan
	 0373850851

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư xe máy

	Quá trình công tác
	     + T6/1996 -12/2001là kỹ sư Ca trưởng phân xưởng chiết Công ty Bia Thanh Hóa
      + T1/2002-12/2008 là Phó quản đốc phân xưởng Chiết Công ty CP Bia Thanh Hóa

· T01/2009 đến nay là Quản đốc phân xưởng Chiết Công ty CP Bia Thanh Hóa

	Chức vụ công tác hiện nay
	Quản đốc phân xưởng chiết

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	14.040

	Số cổ phần đại diện cho NN
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với CTy
	Không


1.3  Thành viên Ban giám đốc 
1. Ông: Lương Dũng- Giám đốc ( Lý lịch như đã nêu ở trên)

2. Ông: Lê Nguyên Hùng- Phó giám đốc

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	20/07/1962

	Nơi sinh
	Xã đông hương  -TP Thanh Hóa

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã đông hương  -TP Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú
	12/7/Bến Ngự, Trường thi, TP Thanh Hóa

	Số ĐT cơ quan
	0373852503

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Đại học Bách Khoa

	Quá trình công tác
	     + T11/1992 - 6/1996 : là kỹ sư Công ty Bia Thanh Hóa.
+ T7/1996 - 12/2007 : là Quản đốc Phân xưởng Chiết Công ty CP bia Thanh Hóa.
+ T1/2008 đến nay: Là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

	Chức vụ công tác hiện nay
	Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số CP nắm giữ của cá nhân
	13.470CP

	Số cổ phần đại diện cho NN
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với C ty
	Không


3. Bà Lê Thị Hồng: Phó giám đốc


	Giới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	06/11/1961

	Nơi sinh
	Đông Vệ- Đông Sơn- Thanh Hoá

	Quốc Tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

	Địa chỉ thường trú
	72 Trần Cao Vân, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

	Số ĐT cơ quan
	0373. 758.676

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân sinh học

	Quá trình công tác
	· Từ 9/1978 đến 9/1979: Học viên trường Trung học ANI Vĩnh Phú

· Từ 9/1979 đến 12/1983: Sinh viên Khoá 24 Đại học Tổng hợp Hà Nội

· Từ 12/1983 đến 6/1992: Nhân viên phòng PA 25 Công an Thanh Hoá

· Từ 6/1992 đến 12/ 1993: Nhân viên phòng vi sinh nhà máy Bia Thanh Hoá

· Từ 12/1993 đến 1/2001: Trưởng phòng vi sinh nhà máy Bia Thanh Hoá

· Từ 1/2001 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Chức vụ công tác hiện nay
	Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)
	Không

	Số cổ phần nắm giữ của cá nhân
	32.310CP

	Số cổ phần đại diện cho nhà nước
	0

	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
	0,12%

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Lợi ích liên quan đối với C ty
	Không





6. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có thay dæi

7. Quyền lợi của Ban Giám đốc:   Được hưởng tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc


8. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

· Chế độ làm việc

· Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5.5 ngày/tuần, thời gian làm việc của các xưởng sản xuất trực tiếp được chia thành 3 ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và có những đãi ngộ thỏa đáng.

· Nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ lễ: Người lao động được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Người lao động có thời gian làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên, được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, nếu làm dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 5 năm làm việc, Người lao động được cộng thêm một ngày nghỉ phép.

· Nghỉ ốm, thai sản: Người lao động khi ốm đau được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ Bảo hiểm xã hội và được  hưởng mức trợ cấp ốm đau theo qui định của Nhà nước. Người lao động nghỉ thai sản được hưởng theo chế độ quy định của Bảo hiểm xã hội.

· Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

· Chính sách tuyển dụng, đào tạo

· Tuyển dụng: Công ty có hệ thống quy chế về tuyển dụng rõ ràng, tuyển dụng thông qua các nguồn lao động từ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và lao động phổ thông trên địa bàn. Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt ngành nhựa hiện nay rất cần đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao. Tùy từ vị trí cụ thể mà Công ty đề ra tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học.

· Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng xứng đáng với cống hiến chất xám, đặc biệt là đối với các nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Điều này, một mặt để giữ chân người lao động lâu dài, vừa thu hút được lao động có năng lực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

· Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo  tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, Hệ thống an toàn thực phẩm HACCP, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nghề nghiệp và các kỹ năng cho người lao động thông qua các hình thức đào tạo tập trung, thi nâng bậc hàng năm, đào đạo kèm cặp, gửi đào tạo bên ngoài. Công ty sẽ hỗ trợ từ 50 – 100% kinh phí cho các trường hợp lao động tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng liên quan … phù hợp với nghề nghiệp và được Công ty phê duyệt. Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Công ty sẽ tiến hành đào tạo nghiệp vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động sớm thích nghi và nắm bắt được công việc mới. Ngoài ra căn cứ vào nhu cầu phát triển của công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức như: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khóa huấn luyện … Kết quả mỗi khóa đào tạo phải được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

· Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

· Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua Qui  chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, đóng góp cho công ty, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ trên thành tích của từng cá nhân và tập thể trong việc thực hiện công việc đạt hiệu quả cao, có sáng kiến cải tiến công việc … Ngoài ra Công ty còn có chế độ thưởng lương vào cuối năm, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh của Công ty trong năm mà số lương thưởng sẽ tăng giảm tương ứng.

· Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm, xã hội, bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật Lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên. 

     9. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch  , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.

            Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đã bầu Bầu bổ sung  Ông Vũ Xuân Dũng, phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội vào thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hồng Linh  tham gia qu ản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại  Công ty CP Bia Thanh Hóa, kèm theo quyết định số 02/QĐ.HĐQT-HABECO ngày 02/3/2010 của Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội .
Danh sách HĐQT sau  đ ại h ội c ổ đ ông 2010 :

1) Ông Lương Xuân Dũng      : Chủ tịch HĐQT

2) Ông Vũ Xuân Dũng            : Thành viên 
3) Ông Lê Ngọc Tụng              : Thành viên
4) Ông Nguyễn Quang Huynh : Thành viên
5) Ông Nguyễn Viết Hòa         : Thành viên
Danh sách Ban kiểm soát sau  đ ại h ội c ổ đ ông 2010:

1) Ông Nguyễn Duy Hà        : Trưởng ban
2) Ông Trần Văn Chung       : Thành viên

3) Ông Nguyễn Quốc Chính : Thành viên

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty
- Hoạt động của  HĐQT/Hội đồng thành viên 

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiêu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…) Công ty không tổ chức thanh lập ra các tiểu ban mà chi hoạt hhéng kiêm nhiệm theo tường phần hành công việc cụ thể
- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên :
Ban kiểm soát có 3 thành viên hoạt động, kiêm nhiệm ,thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động quản lý và điều hành SXKD tại công ty. Trong năm 2009, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định trong điều lệ công ty. Trong năm, tham gia đầy đủ các cuộc  họp của hội đồng quản trị, kiểm soát báo cáo tài chính và tham khảo ý kiến trong tất cả các cuộc họp của HĐQT

Trong quá trình làm việc ban kiểm soát thể hiện được tính độc lập trong kiểm tra giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, của ban giám đốc điều hành, tham gia ý kiến phản biện cùng tập thể HĐQT, giám đốc, các phó giám đốc và đã đạt được mục tiêu chất lượng, hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và quyền lợi cho người lao động.
-  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.
Quản lý chặt trẽ các khoản chi, thực hành tiết kiệm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất lao động.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch  và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

+ Chủ tịch HĐQT thù lao là : 5.000.000đ/ tháng

+ các thành viên HĐQT thù lao : 3..000.000 ®/ người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát là : 2.000.000 ®/ người/tháng
+ Thư ký HĐQT : 1.500.000 ®/ người/tháng
 + Thành viên ban kiểm soát : 1.500.000 ®/ người/tháng
- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

+ Hội đông quản trị : 3 thành viên

+ Ban kiểm soát : 2 thành viên

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

Lương Xuân Dũng : 70.060 CP; 0.61%

Nguyễn Hồng Linh : 0 CP ;0

Nguyễn Quang Huynh
: 20.680 CP; 0,18%

Lê Ngọc Tụng :  13.810 CP ; 0,12%

Nguyễn Viết Hòa : 10.460 CP ; 0,09%
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

Ông Lương Xuân Dũng chủ tịch HĐQT mua thêm 10.000 cổ phần sau ngày THB được niêm yết 19/11/2008
Bà Lê Thị Hồng phó giám đốc công ty mua thêm 15.000 cổ phần sau ngày THB được niêm yết 19/11/2008

Số lượng mua thêm đã báo cáo gửi  UBCKNN và Sở  giao dich chứng khoán Hà nội

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước :
Tổng công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội : 55%
Cổ đông khác : 45%

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

Cổ đông lớn : Tổng công ty Bia rượu NGK Hà nội nắm giữ 6.283.510 cổ phần chiếm 55%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông .

	STT
	Họ và tên
	Sè §KNSH
	Địa chỉ
	Quốc tịch
	Loại
	Số lượng

	I
	Cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	David Jonathan Lee
	112736174
	101 West 77th St, APT # E, New York, NY 10024
	America
	1
	1.400

	2
	Kojima Dai
	IA2890
	7-1 Kitaichinosawa, Utunomiya, Tochigi 320-0048, Japan
	Japan
	1
	7.600

	3
	Kunio Nitta
	TG 3700876
	1-56-99 Sakaemachi, ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan
	Japan
	1
	2.000

	4
	Kurogi Shuichiro
	IA0247
	303-36, Kamikuzawa, Sagamihara-shi, Kanagawa, 229-1136, Japan
	Japan
	1
	43.400

	5
	NUMOTO MICHITAKA
	TH6101136
	14-15-101 Nishikasumicho Minami-ku Hiroshima Japan
	Japan
	1
	700

	6
	Noro Sanae
	TG6396619
	1648-17 kamaebicyou, Yokkaichishi, Mieken 512-1201, Japan
	Japan
	1
	300

	7
	Wataru Miyazawa
	TF2075343
	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan
	Japan
	1
	100

	8
	YAGI AKIKO
	MR7407903
	2-9-11 Matuzaki-tyo, Abenoku Osaka City, Japan
	Japanese
	1
	200

	9
	YOZA YASUJI
	TG4556418
	OKINAWA-KEN NAHA-SI ORUKU 726 KO-POAI301
	Japan
	1
	6.000

	10
	YUTAKA NODA
	TH6418080
	993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken Japan
	Japan
	1
	200

	
	
	 
	Cộng:
	 
	 
	61.900

	II
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công ty CP Quản lý quỹ Bông Sen
	CA0157
	Phòng B18, tầng 4 khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội
	Nhật Bản
	1
	5.000

	
	 
	 
	Cộng:
	 
	 
	5.000


Mẫu CBTT-03

	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Năm2009 )


I.. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

	Stt
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ 

	I
	Tài sản ngắn hạn        
	124.642.282.643
	82.658.053.109

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền       
	9.336.684.445
	20.564.192.311

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	2.000.000.000
	

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn     
	53.332.392.091
	24.522.649.160

	4
	Hàng tồn kho
	54.909.096.090
	34.814.865.794

	5
	Tài sản ngắn hạn khác      
	5.064.110.017
	2.756.345.844

	II
	Tài sản dài hạn    
	252.620.197.657
	269.039.922.735

	1
	Các khoản phải thu dài hạn    
	
	

	2
	Tài sản cố định
	220.489.535.657
	264.278.962.348

	
	   - Tài sản cố định hữu hình
	215.720.680.482
	258.832.220.883

	
	   - Tài sản cố định vô hình
	4.467.306.821
	4.832.838.062

	
	   - Tài sản cố định thuê tài chính     
	
	

	
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	301.548.354
	613.903.403

	3
	Bất động sản đầu tư      
	
	

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	30.597.906.000
	4.247.906.000

	5
	Tài sản dài hạn khác       
	1.532.756.000
	513.054.387

	III
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	377.262.480.300
	351.697.975.844

	IV
	Nợ phải trả
	200.495.335.967
	168.918.541.428

	1
	Nợ ngắn hạn
	154.778.418.435
	134.348.262.488

	2
	Nợ dài hạn
	45.716.917.532
	34.570.278.940

	V
	Vốn chủ sở hữu
	176.767.144.333
	182.779.434.416

	1
	Vốn chủ sở hữu
	163.856.571.476
	170.150.001.018

	
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	114.245.700.000
	114.245.700.000

	
	 - Thặng dư vốn cổ phần
	4.078.650.000
	4.078.650.000

	
	-  Vốn khác của chủ sở hữu
	
	

	
	 - Cổ phiếu quỹ
	
	

	
	 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	
	

	
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
	
	7.634.914

	
	 - Các quỹ
	28.289.615.768
	32.465.194.476

	
	 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	17.242.605.708
	19.352.821.628

	
	 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
	
	

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	12.910.572.857
	12.629.433.398

	
	 - Quỹ khen thưởng phúc lợi
	12.520.572.857
	12.239.433.398

	
	 - Nguồn kinh phí
	390.000.000
	390.000.000

	
	 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	

	VI
	Lợi ích của các cổ đông thiểu số
	
	

	VII
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	377.262.480.300
	351.697.975.844


II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm nay

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	589.318.018.382
	654.895.054.367

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	220.415.009.131
	251.518.007.240

	3
	Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ
	368.903.009.251
	403.377.047.127

	4
	Giá vốn hàng bán
	333.414.941.612
	346.873.782.409

	5
	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	35.488.067.639
	56.503.264.718

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	2.648.981.319
	3.384.869.209

	7
	Chi phí tài chính
	12.223.717.001
	11.989.257.160

	8
	Chi phí bán hàng
	5.713.865.113
	7.768.303.127

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8.549.785.439
	14.803.902.700

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh     
	11.649.681.405
	25.326.670.940

	11
	Thu nhập khác
	10.745.213.299
	24.537.900

	12
	Chi phí khác                                                                                                                                                     
	2.201.529.151
	56.804.513

	13
	Lợi nhuận khác
	8.543.684.148
	-32.266.613

	14
	Phần lợi nhuận hoặch lỗ trong công ty liên doanh,liên kết
	
	

	15
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	20.193.365.553
	25.294.404.327

	16
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.950.759.838
	5.941.582.699

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	17.242.605.715
	19.352.821.628

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu    
	1.509
	1.694

	19
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	11%
	12%


	           III .A. L​uu chuyển tiền tệ
	
	

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	

	I
	L​u chuyển  tiền từ hoạt động kinh doanh 
	 
	 

	1
	    Lợi nhuận trước thuế
	25,294,404,327
	20,193,365,553

	2
	    Điều chỉnh cho c¸c khoản
	35,333,378,409
	29,981,951,799

	 
	  - Khấu hao tài sản cố định 
	29,052,294,951
	21,879,206,972

	 
	  - Các  khoản dự phòng
	1,504,527,985
	 

	 
	  -  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá  chưa thực hiện 
	-653,264,510
	1,170,665,531

	 
	  -  L·i, lỗ từ hoạt động đầu tư
	-2,690,023,699
	-15,555,000

	 
	  -  Chi phí lãi vay 
	8,119,843,682
	6,947,634,296

	3
	  LN  từ H.§.K.D trước thay đổi vốn lưu động 
	60,627,782,736
	50,175,317,352

	 
	 - Tăng, giảm  c¸c khoản phải thu 
	28,900,242,193
	7,379,891,339

	 
	 - Tăng, giảm hàng tồn kho 
	22,833,445,595
	-14,495,697,327

	 
	 -Tăng, giảm c¸c khoản phải trả 
	-26,267,303,787
	20,826,537,936

	 
	 -Tăng, giảm chi phÝ trả trước
	3,554,444,000
	-684,051,606

	 
	 -Tiền l·i vay đ· trả
	-8,119,843,682
	-6,947,634,296

	 
	 -Thuế thu nhập doanh nghiệp đ· nộp
	-5,640,217,968
	-7,353,702,690

	      
	 -Tiền thu kh¸c từ hoạt động kinh doanh
	439,649,681
	5,781,982,985

	 
	 -Tiền chi kh¸c cho hoạt động kinh doanh
	-63,307,711
	-1,354,675,464

	 
	L/chuyển tiền thuần từ H/ động kinh doanh
	76,264,891,057
	53,327,968,229

	II
	 Lưu chuyển tiền từ H/ động đầu tư 
	 
	 

	1
	 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các  TS dài  khác
	-16,026,380,662
	-135,373,216,148

	2
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các  TS dài khác 
	 
	9,571,428,571

	3
	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	-97,679,791,667
	 

	4
	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 
	99,679,791,667
	45,301,538,917

	5
	 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	 
	-26,718,300,000

	6
	 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	326,203,267
	 

	7
	Tiền thu l·i cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	2,690,023,699
	2,607,561,295

	 
	L/chuyển tiền thuần từ H/ động đầu tư
	-11,010,153,696
	-104,610,987,365

	III
	 L/chuyển tiền từ hoạt động tài chính 
	 
	 

	3
	  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	442,588,520,772
	350,457,751,457

	4
	  Tiền chi trả nợ gốc vay
	-483,747,286,767
	-280,748,577,344

	6
	  Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
	-12,868,463,500
	-14,178,355,500

	 
	L/chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
	-54,027,229,495
	55,530,818,613

	 
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
	11,227,507,866
	4,247,799,477

	 
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	9,336,684,445
	5,088,884,967

	 
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	20,564,192,311
	9,336,684,444


IV. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009

	 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
	
	

	  - Hệ số thanh toán tổng quát 
	1,88
	2,08

	 - Hệ số thanh  toán ngắn hạn = TSLĐ/ Nợ ngắn hạn
	0,8
	0,61

	  - Hệ số thanh  toán nhanh = TSLĐ- hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn
	0,46
	0,35

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	   - Hệ số nợ / Tổng nguồn
	0,53
	0,48

	   - Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn
	0.47
	0,52

	Chỉ tiêu vê năng lực hoạt động
	
	

	 -Vòng quay vốn kinh doanh ( DT thuần/ vốn KD BQ)
	1,18
	2,24

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
	
	

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ DT thuần
	4,6
	4,8

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân
	10,3%
	10,76%

	  Tỷ suất sinh lời của tài sản = LN trước thuế và lãi vay / giá trị bình quân của tài sản
	7,9%
	7,8%


  Ngày ….. tháng….năm ….




Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty  

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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